
 

giáo dục đào tạo nguồn nhân lực lao động tri thức – 
bài học Minh Trị Duy Tân và trung quốc khoa giáo hưng quốc 

 Nguyễn Văn Hồng(*) 

Nhận thức con đường và tìm biện pháp đào tạo nguồn lực tri 
thức một cách có hiệu quả luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm 
của các nhà chính trị - kinh tế - lịch sử - văn hóa.  
Nội dung chính của bài viết dưới đây tập trung xem xét truyền 

thống giáo dục Đông á và tác động của nó qua hiện tượng Duy 
Tân Minh Trị Nhật Bản cùng chiến lược “Khoa giáo hưng quốc” 
của Trung Quốc; đồng thời gợi mở đôi điều suy ngẫm về những 
bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc phát hiện, thu 
hút, sử dụng, đãi ngộ lao động tri thức và nhân tài giai đoạn 
hiện nay.  

I. Giáo dục yếu tố hiếu học –Trí tuệ Đông ¸ 

Nhật Bản Minh Trị Duy Tân tự cường 
bắt đầu từ giáo dục 

Cho đến nay câu hỏi vì sao các nước 
Đông á lại xuất hiện những hiện tượng 
tăng trưởng liên tục, bền vững với tốc độ 
đáng ngạc nhiên vào những năm 1970-
1990, đặc biệt là hiện tượng Đài Loan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore...; Và 
ngược thời gian là hiện tượng thần kỳ 
Nhật Bản (xuất hiện hai lần). Sau Duy 
Tân Minh Trị, Nhật Bản đã nhanh 
chóng trở thành đế quốc phát triển 
mạnh ở châu á vào cuối thế kỷ XIX - 
nửa đầu thế kỷ XX, và lần II vào thời kỳ 
sau Thế chiến II, trên đống hoang tàn 
của chiến tranh bom đạn, Nhật Bản hồi 
sinh xuất hiện như hiện tượng quốc gia 
phát triển hàng đầu ở châu á. Sau 
khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 

1997, châu á nhanh chóng ổn định và 
nhiều quốc gia khu vực lại trở về mức 
tăng trưởng với tốc độ ổn định. (*) 

Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó 
là do con người Đông á có một truyền 
thống Nho giáo hiếu học, tự cường, biết 
học hỏi tiếp thu kiến thức khoa học kỹ 
thuật tiên tiến nên đã có những bước 
nhảy vọt. Lời giải đáp còn chưa thể 
thuyết phục, thoả mãn mọi người. 

Nhưng rõ ràng ở các quốc gia Đông ¸, 
truyền thống hiếu học Nho giáo như thấm 
sâu vào huyết quản, trở thành một tâm 
lý, một phương cách ứng xử tu thân, một 
cứu cánh của người dân xã hội văn minh 
nông nghiệp: “Nhất sĩ nhì nông”, “nhân 
bất học bất tri lý”. Cái đạo sống, cái đạo 
làm người, con đường tu dưỡng đi lên của 

                                                
(*) PGS. Trường đại học KHXH&NV 
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con người Nho giáo thành cẩm nang vào 
đời là “học”. Gần đây trên tờ Thanh niên 
online ngày 28/10/2008 có đăng tải ý kiến 
của ông Lý Quang Diệu – Cựu Thủ tướng 
Singapore-, nói về nhân tài. Ông nói với 
thế hệ trẻ rằng “chính kiến thức đem lại 
cho bạn cuộc sống tốt đẹp... Bạn phải xác 
định rõ ràng rằng kiến thức học tập và 
ứng dụng kiến thức vào công việc là cái 
đem lại cho bạn một cuộc sống tốt” (1). 

 Tôi mường tượng như ông diễn dịch 
câu minh triết trong chương đầu tiên Học 
nhi của Luận ngữ “Học nhi thời tập chi”. 
Học phải luôn hành, luôn ứng dụng đúng 
lúc để đem lại hiệu quả cao. 

 Việc học tập nâng cao tri thức, đưa 
tri thức đúng lúc áp dụng vào cuộc sống 
như một nguyên lý quan trọng làm cẩm 
nang cho con người vào đời một cách có 
hiệu quả. Nó thành một tâm đạo phổ biến 
ở các dân tộc Đông á. Việt Nam thường 
nói “Tôn sư trọng đạo”. Thầy dạy và đạo 
học phải được coi trọng. 

Nhật Bản có truyền thống hiếu học, 
thực học, tầng lớp quý tộc võ sĩ Samurai 
phải khắc khổ rèn luyện cầm gươm và 
cầm bút cho giỏi để xứng đáng với truyền 
thống. Thời kỳ Duy Tân 1868, với tinh 
thần Võ Sĩ đạo đó người Nhật đã học, cả 
dân tộc học; phái đoàn tham quan Duy 
Tân đứng đầu là đại thần Iwakuri Tomoni 
dẫn đầu khoảng 50 thành viên đi tham 
quan học tập ở 12 nước Âu, Mỹ đến 1 năm 
10 tháng. Họ đại diện cho cả dân tộc, lãnh 
nhiệm vụ của Thiên Hoàng và chính phủ 
đi học và để thi hành cải cách (2). ở đây 
tôi muốn nhấn mạnh về chiếc chìa khoá 
giáo dục có ý nghĩa bắt đầu, và không 
ngưng tác dụng đối với một quốc gia 
muốn hưng thịnh. Nhật Bản là một ví dụ.  

Cuốn sách “100 năm sau Minh Trị ” 
của Bộ Ngoại giao Nhật Bản xuất bản 
năm 1973, về phần giáo dục với tiêu đề 

“Giáo dục - một yếu tố chủ yếu” đã cho ta 
những thông tin định giá quan trọng về 
giáo dục. Các nhà cầm quyền thời Minh 
Trị rất coi trọng vấn đề nâng cao trình độ 
học thức của đại chúng. Họ ý thức rằng 
“nhân công hữu hiệu là cần thiết cho việc 
sáng lập những kỹ nghệ mới” (2). 

Như chúng ta đã biết chỉ sau một 
năm Nhật Hoàng Minh Trị lên nắm 
quyền, bắt đầu công việc cải cách từ 1869 
Chính phủ thành lập “Văn phòng điều tra 
học đường” ở các phủ huyện, bước đầu cho 
việc hình thành chế độ quản lý giáo dục 
mới. Năm 1871 thành lập Bộ giáo dục, 
quyết định chương trình hoạt động của 
các ngành thuộc về văn hoá, giáo dục, tôn 
giáo. Đây là văn bản quy định thể chế của 
nền giáo dục cải cách Minh Trị Nhật Bản. 
Đồng thời chính phủ soạn thảo “Chế độ 
giáo dục của các học đường quốc gia”, giáo 
dục đã tạo lực hình thành xu hướng phát 
triển trên cơ sở tạo ra nhiều nhân tố con 
người, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã 
hội trong mối quan hệ hữu cơ. Những 
bước đi ban đầu về chủ trương coi giáo 
dục là chìa khoá cơ bản, phục vụ cho sự 
chuyển mình phát triển lâu dài của xã 
hội. Bộ giáo dục thành cơ quan thực thi cụ 
thể của cải cách giáo dục cùng với cuộc cải 
cách kinh tế, nền giáo dục cải cách đào 
tạo nguồn nhân lực con người. Năm 1872 
như là mốc quy tụ ý nghĩa xã hội Nhật, 
nhà nước Minh Trị ban bố học chế. Xác 
định xu hướng phát triển giáo dục, xây 
dựng phương châm hành động và thể chế 
phát triển nền giáo dục hiện đại. 

“Đặc điểm và tính chất của cải cách 
giáo dục thời Minh Trị Duy Tân đưa đến 
khẳng định sự phát triển của nền giáo 
dục mang dấu ấn lịch sử rõ nét. Những 
dấu ấn lịch sử ấy phải chăng là sự đổi mới 
phù hợp với điều kiện lịch sử xã hội, là sự 
đóng góp tạo nhân tài, vật lực cho nền 
kinh tế phát triển, là cơ sở để hấp thụ 



Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực... 27

những kiến thức văn minh khoa học kỹ 
thuật của loài người đã phát triển mạnh 
mẽ ở phương Tây. Đặt trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của những năm 1868 mới 
thấy hết vị trí giáo dục đóng vai trò chiến 
lược quan trọng trong hướng đi lên của 
Nhật Bản” (2). 

Bộ giáo dục Nhật Bản đã hành động 
thể hiện vai trò lịch sử của mình, ban bố 
một chế độ giáo dục mới gồm 3 mục tiêu: 

* Đặt cải cách giáo dục lên hàng đầu 
trong chính sách phát triển của quốc gia. 

* Cải cách giáo dục nhằm đạt đến 
những thành quả khoa học kỹ thuật của 
các nước tiên tiến Tây Âu. 

* Cải cách nhằm vào hạ tầng cơ sở 
nhân dân, không một giới nào, người nào 
không có cơ hội được hưởng giáo dục, 
nhất là thực nghiệm và kỹ thuật (3). 

Những thành tích mà nền kinh tế 
Nhật Bản đạt được trong kỷ nguyên Minh 
Trị là bằng chứng chân thực nhất, sinh 
động nhất, thể hiện giá trị to lớn của nền 
giáo dục mới với việc phổ cập giáo dục đến 
quần chúng, và trang bị trình độ khoa học 
kỹ thuật hiện đại phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển của con người và xã hội 
Nhật Bản. 

Chế độ giáo dục mới của Nhật Bản 
mang nội dung tạo nên tố chất con người, 
nó hoàn toàn phục vụ cho bước nhảy vọt 
kinh tế. Nó tạo nên một nguồn lực phong 
phú, bền vững đáp ứng bước tiến kịp thời 
đại của Nhật Bản thực hiện tạo nguồn 
tâm huyết của dân tộc kỳ diệu này. 

“Học tập phương Tây, đuổi kịp 
phương Tây, vượt phương Tây” (4). 

Có lẽ đây là bài học sớm nhất của các 
quốc gia Đông á khi tìm đường hội nhập 
với thế giới giữa thế kỷ XIX. Bài học của 
Nhật Bản lấy giáo dục làm chìa khoá, 

bước khởi đầu tạo nên xung lực và cơ sở 
bền vững để tiến xa. 

Phải tạo nguồn lực con người với tố 
chất đầy đủ đáp ứng cho phát triển. Giáo 
dục phải đi cùng và phục vụ cho kinh tế, 
khoa học và mọi mặt phát triển; nếu 
không nói là cần đi sớm một bước. 

Thực tế lịch sử như chứng minh 
nguyên lý là: Các nước Đông á muốn 
phát triển bắt kịp thế giới đều phải nắm 
chắc chìa khoá giáo dục đào tạo và nắm 
khoa học-kỹ thuật. Các nước Đông á đạt 
được thành tựu ngày nay chính đã bắt 
đầu từ giáo dục và khoa học-kỹ thuật. 

II. Chiến lược “Khoa giáo hưng quốc” - Tầm vóc trí 
tuệ của dân tộc Trung Hoa trước sự phát triển của 
quốc gia và thời đại 

Trung Quốc là một nước có nền văn 
hoá, văn minh lâu đời, có một gia tài văn 
hoá đạo đức ứng xử và phát triển. Bằng 
nguyên lý “giải phóng tư tưởng” “thực sự 
cầu thị”, “thực tiễn kiểm nghiệm chân 
lý”, Trung Quốc kế thừa văn hoá ưu tú 
dân tộc, thời đại và bằng trải nghiệm của 
mình, Trung Quốc đã tuyên bố chiến lược 
khoa học-kỹ thuật và giáo dục chấn hưng 
Trung Hoa. 

Có lẽ đây là một nhận thức được rút 
ra từ tố chất con người văn hoá Trung 
Hoa và sự thâu hóa văn hoá thế giới, thời 
đại. Những người con trí tuệ ưu tú của 
nhân dân Trung Hoa đã chiêm nghiệm 
qua những bài học lịch sử: 

1- ”Cách mạng văn hoá”, đóng cửa 
trường học 10 năm, phá hoại gia tài văn 
hoá Trung Hoa. Người Trung Quốc đã 
trải qua đủ sự đau khổ của bảo thủ, giáo 
điều, lạc hậu, thụt lùi và nghèo đói. 

2- Bước vào xây dựng kinh tế Trung 
Quốc đã nhận thức rõ sự thiếu tri thức 
của cán bộ vì thiếu trang bị học vấn; thiếu 
khoa học-kỹ thuật. Trường học được mở 
cửa trở lại do yêu cầu thực tế.  
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3- Trung Quốc thấy rõ muốn tiến kịp 
và vượt trước thế giới phải giải quyết vấn 
đề khoa học-kỹ thuật. Và giáo dục “Khoa 
giáo hưng quốc” trở thành chiến lược 
phát triển. 

Từ năm 1988, Đặng Tiểu Bình đã đề 
ra “Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản 
xuất hàng đầu” (5). Ngày 1/7/2001, 
trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang 
Trạch Dân lại nhắc “Khoa học kỹ thuật 
là lực lượng sản xuất hàng đầu, hơn 
nữa, là tập trung sức sản suất tiên tiến 
và là tiêu chí chủ yếu”. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt 
chú ý đầu tư cho khoa học giáo dục. Năm 
2000, tổng kinh phí cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển của Trung Quốc lên tới 
90 tỷ NDT, so với năm trước tăng 18%, và 
hàng năm đều tăng. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chú ý 
đến việc cần phải thực thi chiến lược khoa 
học giáo dục hưng quốc đến từng địa 
phương ”Khoa giáo hưng tỉnh”   

Các Viện, Sở thuộc Trung ương đã 
hợp tác với các địa phương thực hiện hơn 
1300 đề tài, giúp các xí nghiệp sản xuất 
địa phương làm tăng giá trị sản xuất tới 
13 tỷ NDT, thu lợi nhuận 1 tỷ NDT. 

Các trường đại học và cao đẳng là 
một đội quân sáng tạo trong khoa học, đã 
gánh vác tới 70% hạng mục nghiên cứu 
khoa học tự nhiên. Năm 2001, có tới 250 
công trình được giải thưởng quốc gia, 
chiếm 50,3% tổng số; có 1022 công trình 
được giải thưởng phát minh kỹ thuật, 
chiếm 34,3% tổng số (5). 

Đâu đâu cũng thấy một không khí 
tưng bừng tiến quân vào khoa học, sôi nổi 
học tập, cải cách tổ chức giáo dục, lao 
động trí tuệ vì sự chuyển mình của đất 
nước Trung Hoa. Sinh viên, nghiên cứu 
sinh mang những lý thuyết khoa học vào 

môi trường thực tế ứng dụng sản xuất và 
trong thực tiễn thực hành sáng tạo. 

1. Phát triển phải bắt đầu từ đào 
luyện nhân lực. Giáo dục là kế lớn căn 
bản, lâu dài của một dân tộc 

Ngày nay, sự phát triển của một quốc 
gia được người ta nhìn nhận và so đọ 
bằng những con số kinh tế, vì đây là mặt 
nổi nhất, có liên quan trực tiếp đến cuộc 
sống của con người. Những con số sản 
xuất công nghiệp, những thành tựu sản 
xuất nông nghiệp, buôn bán trao đổi trên 
thị trường, những thu nhập - đó là những 
điều trực tiếp để khẳng định, chứng minh 
cho sự phát triển. Nhưng chúng ta biết, 
sự phát triển này đều do con người mà có, 
nói cho cùng nhờ trí tuệ, lao động của con 
người tạo nên.  

Trí tuệ của một dân tộc, tố chất của 
một dân tộc là cơ sở bền vững quyết định 
sự phát triển tốc độ lâu dài. Đó là cách 
nhìn của tầm xa có tính chiến lược “Muốn 
bốn hiện đại hóa phải dựa vào tri thức, 
dựa vào nhân tài. Chính sách sai có thể 
dễ dàng sửa chữa, còn tri thức thì không 
thể lập tức được, nhân tài cũng không 
phải một hai ngày mà đào tạo được, 
chính điều đó phải nắm giáo dục. Tôn 
trọng trí thức, tôn trọng nhân tài là kế lớn 
căn bản dài lâu. Giáo dục là sự nghiệp 
căn bản của một dân tộc” (6). 

Bài học chua xót 10 năm “Đại Cách 
mạng văn hóa”, đóng cửa trường học, coi 
thường (thậm chí đầy đọa) đội ngũ trí 
thức đã làm cho Trung Quốc thụt lùi 
hàng chục năm. Đặng Tiểu Bình đã thừa 
nhận: “Sai lầm lớn nhất của “Đại Cách 
mạng Văn hóa” là để mất 10 năm đào tạo 
nhân tài. Bây giờ cần phải nắm vững 
phát triển sự nghiệp giáo dục” (6). 

Ngày 8/8/1977 trong Hội nghị tọa 
đàm về công tác khoa học và giáo dục, 
Đặng Tiểu Bình đã đặt vấn đề và khẳng 
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định “muốn đuổi kịp trình độ thế giới 
phải bắt đầu từ khoa học và giáo dục” (6). 

Ngày 26/5/1995, trong Đại hội khoa 
học kỹ thuật toàn quốc Giang Trạch 
Dân đưa ra chiến lược “Khoa giáo hưng 
quốc” (6).  

2. Nhận rõ vai trò, vị trí của trí thức, 
khoa học kỹ thuật là lực lượng sản suất 
hàng đầu. 

Ngay từ năm 1975 đến trước cuộc cải 
cách mở cửa, Trung Quốc dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng Cộng sản đã 
tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống 
lại những quan điểm sai lầm của bè lũ 
bốn tên. Đặng Tiểu Bình đã phê phán và 
đưa ra quan điểm cho rằng “Khoa học kỹ 
thuật là lực lượng sản xuất. Nhân viên 
khoa học kỹ thuật là người lao động” (6). 
Quan điểm này đã thu hút được cả một 
đội ngũ đông đảo trí thức khoa học đang 
bị nghi ngờ, coi thường, bị đầy đọa ra 
vùng biên viễn, hầm mỏ, tham gia lao 
động cơ bắp để “cải tạo” trở về phấn khởi 
lao động sáng tạo cống hiến cho công cuộc 
hiện đại hóa đất nước. 

Muốn thực hiện hiện đại hóa, phải 
phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng 
“phát triển khoa học-kỹ thuật, không thể 
không nắm giáo dục được. Nói suông 
không thể thực hiện hiện đại hóa, cần 
phải có tri thức, có nhân tài, không nhân 
tài làm sao mà tiến lên được” (6). 

Đặng Tiểu Bình lúc đó đã đưa ra con 
số so sánh thật khích động và lo lắng: 
“Mỹ có 120 vạn người làm công tác nghiên 
cứu, Liên Xô có 90 vạn, còn Trung Quốc 
chỉ có 20 vạn, mà bao gồm cả già yếu, 
bệnh tật, người không dùng được”. Có lẽ 
đằng sau những con số trên, ông còn trăn 
trở là Trung Quốc có tới trên 1tỷ cư dân, 
so với Mỹ, Liên Xô, đông gấp đến 4,5 lần, 
mà tỷ lệ đội ngũ khoa học lại quá thấp. 
Đó chỉ là sự thiếu hụt một đội ngũ khoa 

học ngay từ con số đơn thuần, mà chưa 
nói đến những cơ sở về chất, vốn tri thức 
và sự đồng bộ tổ chức hợp lý của nó. 

Mối quan hệ hữu cơ giữa vấn đề khoa 
học-kỹ thuật và vấn đề giáo dục đã được 
đặt trong mối tương quan nắm giáo dục 
và giáo dục đào tạo là một quá trình lâu 
dài “từ tiểu học đến trung học, đại học”. 
Đặng tiểu Bình dự báo và tin rằng “20 
năm sau sẽ có kết quả”.  

Trước khi cách mạng Văn hóa nổ ra 
một năm, nhân viên khoa học kỹ thuật 
toàn quốc có 2,45 triệu người, đến năm 
1997 đã có tới hơn 10 triệu người, và 
trong đó đặc biệt có hơn 5 triệu người tiến 
quân vào trận tuyến chính xây dựng kinh 
tế. Nếu tính nhân viên kỹ thuật chuyên 
nghiệp thì con số tới 20-30 triệu (7). 

Sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật đã góp sức đem 
lại biết bao thành tựu khoa học mà Trung 
Quốc đạt được trong 59 năm qua (1949-
2009), đặc biệt là trong hơn 30 năm cải 
cách mở cửa. Như chúng ta biết, trong 
mấy chục năm qua, mỗi năm ngân sách 
tài chính được cấp chiếm đến gần 14% 
tổng chi tài chính nhà nước, tương đương 
3% GDP. Các trường đại học và cao đẳng, 
phổ thông hàng năm tuyển khoảng 2,7 
triệu học sinh, sinh viên, số lưu học sinh 
của Trung Quốc trong 30 năm có tới 1,2 
triệu từ 108 quốc gia, khu vực đào tạo về 
nước. Tính tới nay 77% hiệu trưởng các 
trường đại học, cao đẳng, 84% viện sĩ, 
62% tiến sĩ là người đã từng đi du học ở 
nước ngoài. Chính lực lượng không nhỏ 
này đã và đang góp sức làm biến đổi 
Trung Quốc.  

 3. Chính sách đào tạo sử dụng, đãi 
ngộ, tôn trọng trí thức nhân tài 

Báo cáo tại Hội nghị cán bộ từ cấp 
thứ trưởng trở lên của Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, chính quyền và 
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quân sự ngày 2/11/1978, Đặng Tiểu Bình 
nhấn mạnh “cán bộ cao cấp cần phải đi 
đầu phát huy truyền thống tốt đẹp của 
Đảng”, Ông đưa ra vấn đề xây dựng chế 
độ chức danh khoa học, vấn đề đào tạo và 
khẳng định nhân tài, đề bạt và chế độ đãi 
ngộ tiền lương, chống lại chế độ bình 
quân chủ nghĩa, chống lại cách nhìn cứ là 
thủ trưởng đơn vị thì lương cao nhất cơ 
quan. Trung Quốc đã có cách nhìn nhận 
đánh giá khoa học mới: Nghiên cứu viên 
giỏi có thể lương cao hơn viện trưởng, 
lương giáo sư có thể cao hơn lương hiệu 
trưởng”. “Và chỉ có vậy mới động viên, 
khích lệ cán bộ khoa học kỹ thuật phấn 
đấu, mới có thể phát hiện nhân tài”. “Cần 
phải chú ý giải quyết tốt vấn đề đãi ngộ 
đối với số trí thức cao cấp, phát huy tích 
cực, tôn trọng họ, chắc chắn sẽ có một lớp 
người cống hiến ngày càng nhiều”. “Phải 
nắm vững công tác đào tạo, bồi dưỡng 
tuyển chọn nhân tài mới có thể tiến hành 
được 4 hiện đại hóa” (6). 

Để đào tạo và tập hợp được đội ngũ 
nhân tài đất nước không chỉ có nhận thức 
lý luận mà phải bắt tay thực thi. Chính 
phủ Trung Quốc đã đặt vấn đề bắt đầu từ 
đào tạo, ươm mầm nhân tài, quan tâm từ 
giáo dục trẻ em đến trung học, đại học.  

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chú ý 
tới việc chăm sóc đời sống đội ngũ giáo 
viên, tôn trọng vai trò người thầy, bồi 
dưỡng chuyên môn, tư tưởng, giải quyết 
khó khăn ngay trong cuộc sống, hợp lý 
hóa gia đình; cũng như tạo điều kiện để 
cán bộ khoa học chuyên tâm nghiên 
cứu”. Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân 
tài, từ những chính sách cụ thể.  

Trong hơn nửa thế kỷ từ khi nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, 
nền giáo dục dân chủ mới đã thay thế 
nền giáo dục nửa thuộc địa phong kiến, 
Trung  Quốc hướng ra thế giới tương lai, 
hướng tới hiện đại hóa, thể hiện ngay ở 

sự gia tăng ngày một nhiều số lượng lưu 
học sinh, nghiên cứu sinh, các cán bộ 
Trung Quốc đi tu nghiệp ở nước ngoài. 
Ngoài ra, Trung Quốc có một số lượng 
khá đông người Hoa là những nhà khoa 
học lớn, kỹ nghệ gia, nhân viên kỹ thuật 
tiên tiến ở hàng chục nước trên thế giới, 
như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản,… Cũng 
với tầm nhìn chiến lược như vậy, Trung 
Quốc đã triển khai kế hoạch mở cửa đón 
mời, tạo điều kiện sinh hoạt tốt cho các 
nhà khoa học là Hoa kiều phục vụ cho 
tổ quốc. Đồng thời tiếp thu và khai thác 
có hiệu quả các thành tựu khoa học mà 
các quốc gia phát triển và nhân loại đã 
đạt được, Trung Quốc mời các học giả 
nổi tiếng nước ngoài đến giảng bài. 
Trung Quốc coi đó là cách rất tốt để 
khai thác chất xám.  

Thần Châu 7 của Trung Quốc ngày 
25/9/2008 đưa 3 nhà phi hành đã bay vào 
vũ trụ và trở về trái đất thành công. Đó là 
két quả biểu trưng của trí tuệ nhân dân 
Trung Quốc phấn đấu dưới lá cờ của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 
nửa thế kỷ - một kết quả nổi bật của công 
cuộc xây dựng và phát triển giáo dục 
khoa học và kinh tế xã hội. 

Đó cũng chính là thắng lợi của chiến 
lược “Khoa giáo hưng quốc”, thắng lợi của 
truyền thống Văn hóa giáo dục của Trung 
Quốc. 

III. Đôi điều suy nghĩ   

Về mặt đào tạo, sử dụng, đãi ngộ trí 
thức nhân tài, đến nay chúng ta còn tồn 
tại bao điều bất cập  

1. Chủ trương và biện pháp phát hiện 
bồi dưỡng nhân tài còn chưa cụ thể, thiếu 
kế hoạch, biện pháp tạo nên hiệu quả 
thiết thực. Ta còn chạy theo số lượng, 
quên chất lượng, đánh giá cán bộ khoa 
học theo cách bầu bán, làng xã truyền 
thống: Dĩ hòa vi quí. 
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2. Đào tạo nghiên cứu sinh, phân bố 
các ngành nghề: nội dung đào tạo chưa 
có kế hoạch sát sao, chạy theo số lượng 
một cách cảm tính, tùy tiện; nội dung 
đào tạo, chất lượng chuyên môn, mục 
tiêu sử dụng, hiệu quả đối với phát triển 
xã hội đều chưa tính toán thật đầy đủ. 
Thiếu cán bộ giỏi, thừa cán bộ có bằng 
cấp mà không có thực lực phục vụ. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học còn 
chưa xem xét đầy đủ đến khả năng thực 
thi và hiệu quả sử dụng trong thực tế, 
nhất là về khoa học xã hội, nhiều đề tài 
hàng tỷ đồng nhưng giá trị sử dụng, tác 
dụng trong thực tiễn là bao không được 
thực tiễn chứng minh. 

3. Trí thức có năng lực thực sự chưa 
được sử dụng đãi ngộ đúng. Ta lãng phí 
cả ở khâu đào tạo và sử dụng. 

4. Vấn đề tiêu chuẩn đức tài, mối 
quan hệ hữu cơ giữa hai mặt đều còn 
mơ hồ.  

Trung Quốc đã có tiêu chí lý luận 
“Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý” là một 
kinh nghiệm đáng để ta suy ngẫm.  

Mặc dù Đảng, Chính phủ ta đã nhận 
ra nhiều vấn đề có liên quan đến lực 
lượng trí thức khoa học - kỹ thuật, xây 
dựng đội ngũ và sử dụng đội ngũ trí thức, 
các nhà lãnh đạo cũng khá tâm huyết 
trong công cuộc vun trồng, tập hợp lực 
lượng lao động trí tuệ cho quyết sách phát 
triển đất nước để bước vào giai đoạn hội 
nhập; Song cho đến nay ta vẫn còn nhiều 
lúng túng; Và thực ra ta chưa có một chủ 
trương kế hoạch có tầm chiến lược và có 
chủ trương đột phá hiệu quả. 

Bài học đào tạo, sử dụng, đãi ngộ 
nhân tài của Trung Quốc trên con đường 
phát triển hội nhập là một bài học mang 
tính thời sự nóng hổi đối với chúng ta.  
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